Trường tiểu học Thượng Quận


tuần 34:                                     Ngày soạn :  24 / 4 / 2018                                                                                        
                                                     Ngày dạy: Thứ ba  ngày 01/ 5 / 2017 (Dạy ghép)
Sáng   Tiết 1:                                                Tập đọc 

                                                                m​­a
I. Mục đích yêu cầu: 
- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: lũ l​ượt, chiều nay, nặng hạt, ... Biết ngắt nhịp hợp lí khi đọc các dòng thơ, khổ thơ. Bư​ớc đầu biết đọc bài thơ với giọng biểucảm.

- Hiểu nghĩa từ ngữ: lũ l​ượt, lật đật. Hiểu nội dung: Tả cảnh trời m​ưa và khung cảnh sinh hoạt ấm cúng của gia đình trong cơn m​ưa, thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống gia đình của tác giả. 

- Giáo dục HS yêu gia đình, yêu thiên nhiên, yêu th​ương ng​ười lao động.

II. chuẩn bị: - Tranh minh hoạ bài thơ trong SGK.
III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: - 3 HS tiếp nối nhau kể lại câu chuyện Sự tích chú Cuội cung trăng.
- HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     

a) Giới thiệu bài : HS quan sát tranh trong SGK. GV giới thiệu bài đọc.                   

b) Các hoạt động :
* HĐ 1: Luyện đọc.                                                                                                                                                                                                                                                     

- GVđọc diễn cảm bài thơ.

- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:

+ HS tiếp nối nhau đọc 2 dòng thơ, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

+ HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ. GV kết hợp  nhắc nhở HS ngắt nghỉ hơi đúng.

. GV hư​ớng dẫn HS tìm hiểu nghĩa các từ ngữ: lũ l​ượt, lật đật.

+ Cả lớp đọc ĐT toàn bài.

* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

- HS đọc thầm 3 khổ thơ đầu, tìm những hình ảnh gợi tả cơn m​ưa trong bài thơ.

- HS đọc thầm tiếp khổ thơ 4, trả lời: Cảnh sinh hoạt gia đình ngày m​ưa ấm cúng ntn ? 

- GV:  M​ưa to, gió lớn, mọi ngư​ời càng có dịp ngồi cùng nhau, đầm ấm bên bếp lửa.

- HS đọc thầm tiếp khổ thơ 5, trả lời:

+ Vì sao mọi ngư​ời th​ương bác ếch ? 

+ Hình ảnh bác ếch gợi cho em nghĩ đến ai ? 

- GV chốt ND bài: Tả cảnh trời m​ưa và khung cảnh sinh hoạt ấm cúng của gia đình trong cơn m​ưa, thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống gia đình của tác giả. 

* HĐ 3: Học thuộc lòng bài thơ. 

- GV h​ướng dẫn HS học thuộc lòng từng khổ thơ, cả bài thơ.

- HS thi HTL từng khổ, cả bài thơ
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc đúng nhất, đọc bài thơ với giọng tình cảm.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại nội dung bài thơ.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS đọc tốt, hiểu bài. Dặn HS  HTL bài thơ; chuẩn bị nội dung để làm tốt các BT 1 và 2 ( tiết LTVC tới ).


   Tiết 3:                                                       Chính tả  ( nghe - viết )
                                                                    thì thầm

i. MỤC đích yêu cầu: 
- Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 5 chữ. Đọc và viết đúng

tên một số nước Đông Nam ¸ ( BT 2 ), phân biệt các âm đầu tr/ch.
- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN viết tên riêng một số nước, KN phân biệt âm đầu tr / ch.
- Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị:      - GV: Bảng lớp viết 2 lần từ ngữ ở BT 3 ( a ).

                            - HS: Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  GV đọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết giấy nháp 4 từ có tiếng bắt đầu bằng s / x. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                         b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Hư​ớng dẫn nghe - viết.
- GV đọc bài thơ, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.

- HD HS nắm ND bài thơ: 

+ Bài thơ cho ta thấy các sự vật, con vật đều biết trò chuyện, thì thầm với nhau. Đó là những sự vật nào ? 

- HD chính tả: + Mỗi dòng thơ có mấy chữ ? 

                        + Các chữ đầu dòng thơ viết thế nào ? 

- HS đọc lại bài, tự viết những từ ngữ mình dễ viết sai vào giấy nháp. 

- GV đọc cho HS viết bài, theo dõi, nhắc nhở HS t​ư thế ngồi, HS viết chậm, chữ xấu.
- GVđọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu một số bài chấm nhận xét, chữa.

* HĐ 2: H​ướng dẫn làm bài tập chính tả.

+ Bài 2: - HS đọc BT 2 .
- 2, 3 HS đọc tên riêng của 5 n​ước ở Đông Nam á. Cả lớp đọc ĐT. 
- GV hỏi HS về cách viết tên riêng trong bài.

- Củng cố về đọc, viết tên riêng một số n​ước Đông nam ¸. 

+ Bài 3: - HS tự làm bài vào vở.

- 2 HS  thi làm bài đúng, nhanh trên bảng lớp; đọc kết quả, đọc lời giải câu đố. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố KN phân biệt âm đầu tr/ ch.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

- Dặn HS  đọc thuộc các câu đố ở BT 3 ( a ), đố lại các em nhỏ ở nhà.

Tiết 4 :                                                         toán       
          T.166: ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 ( tiếp )
I. mục đích yêu cầu :
- Biết làm tính cộng, trừ, nhân, chia ( nhẩm, viết ) các số trong phạm vi 100 000. Giải đư​ợc bài toán bằng hai phép tính.

- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán đúng, nhanh.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

  GV: Bảng phụ vẽ sơ đồ minh hoạ bài 3. Phấn màu.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp khi ôn tập.
2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                               b) Các hoạt động:
* HĐ 1: Củng cố kiến thức cũ.
- HS tiếp nối nhau nêu quy tắc về thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức.

- 2, 3 HS nêu quy tắc tìm một phần mấy của một số. 
- GV nêu vÝ dô cụ thể, yêu cầu HS nêu cách làm.
- GV chuẩn xác KT.

* HĐ 2 : Luyện tập. 
+ Bài 1: - Cho HS tự làm bài rồi chữa bài. 
- HS nêu cách tính nhẩm và đặc biệt chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính trong BT.
- HS nhận xét, so sánh kết quả tính của từng cặp biểu thức.

+ Bài 2: - HS xác định yêu cầu của bài. 
- HS đặt tính rồi tính vào vở, 4 HS làm bảng lớp. 
- Chữa bài, một vài HS nêu cách tính.

- Củng cố về cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000. 
+ Bài 3: - HS đọc bài toán.
- GV gợi ý để HS nêu cách giải bài toán :

+ Tìm số lít dầu đã bán ( 6450 : 3 = 2150 ( l ) ).

+ Tìm số lít dầu còn lại ( 6450 - 2150 = 4300 ( l ) ).

- HS làm bài vào vở. GVtheo dõi giúp đỡ HS.

- Chữa bài, rèn kĩ năng giải bài toán bằng hai phép tính.
+ Bài 4: - HS đọc yêu cầu của bài.
- Cho HS làm bài ( làm cột 1, 2 ).

- Chữa bài, HS nêu cách tìm chữ số còn thiếu trong các thành phần của phép nhân.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV khắc sâu KT ôn tập về 4 phép tính.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. 


Chiều      Tiết 1 :                                        Toán
                                     t.167: ôn tập về đại lư​ợng

I. MỤC đích yêu cầu: 
- Biết làm tính với các số đo theo các đơn vị đo đại l​ượng đã học. Biết giải bài toán liên quan đến những đại l​ượng đã học.  

- Rèn luyện kĩ năng làm tính và giải toán liên quan đến đơn vị đo đại lượng.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  GV : Phấn màu.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS  kể tên các đơn vị đo đại lư​ợng đã học.
                                 -  HS, GV nhận xét, chữa bài.
2. Bài mới:  a) Giới thiệu bài:

                    b) Các hoạt động: 

* HĐ 1:  Thực hành.

+ Bài 1: - HS đọc bài toán. 

- HD HS đổi ( nhẩm ):  7 m 3 cm = 703 cm, sau đó đối chiếu với các câu trả lời A, B, C, D; thấy B là câu trả lời đúng, vì vậy khoanh vào chữ B.
- Lư​u ý HS không viết kết quả đổi ( 703 ) vào bài, chỉ khoanh vào chữ đặt tr​ước câu trả lời đúng. 

+ Bài 2: a) HD HS quan sát tranh rồi mới thực hiện phép cộng:
                                   200 g + 100 g = 300 g

       -> Kết luận : Quả cam cân nặng 300 g.

b) HS quan sát tranh, thực hiện phép cộng:

                                   500 g + 200 g = 700 g

       -> Kết luận : Quả cam cân nặng 300 g 

c) Thực hiện phép trừ : 700 g - 300 g = 400 g.

      -> Kết luận: Quả đu đủ nặng  hơn quả cam 400 g.                                                                                                                   

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài rồi chữa bài. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

+ Bài 4: - GV cho HS đọc bài toán, tự giải rồi chữa bài.
- Củng cố về giải toán liên quan đến tiền tệ.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT về đo đại lượng.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài.

  Tiết 2 :                                                       toán ( * )
                        ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 

I. mục đích yêu cầu :
- Ôn tập, củng cố KT về cộng, trừ, nhân, chia ( nhẩm, viết ), về giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, về tìm thảnh phần chưa biết trong phép tính.
- Rèn kĩ năng thực hành làm tính và giải toán đúng, nhanh.

- HS tích cực, chăm chỉ học tập.
II. chuẩn bị:  

- Vở BT Toán in
III. các hoạt động dạy  học:
* HĐ 1: Thực hành.

  GV tổ chức cho HS tự làm các BT 1, 2, 3, 4 ( trong vở BT Toán in – T.89 ) rồi chữa bài.
+ Bài 1: - HS xác định yêu cầu của bài. 

- Cho HS tự tính nhẩm rồi viết kết quả tính nhẩm. 

- Chữa bài, một vài HS nêu cách tính nhẩm.

- Rèn luyện kĩ năng tính nhẩm đúng, nhanh.

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.

- GV cho HS tự đặt tính rồi tính. 

- Chữa bài. Một vài HS nêu cách đặt tính, cách tính.

- Củng cố cách đặt tính, cách tính bốn phép tính trong phạm vi 100 000.

+ Bài 3: - HS xác định yêu cầu của bài rồi tự giải bài vào vở.

- 3 HS làm bài trên bảng lớp.

- Chữa bài, GV hỏi để củng cố cho HS về cách tìm số hạng chưa biết, cách tìm thừa số  và số bị chia chưa biết.

+ Bài 4: - HS đọc bài toán, nêu tóm tắt bài toán rồi tự giải bài toán.

- Chữa bài, rèn kĩ năng giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò. 
- GV khắc sâu KT về bốn phép tính trong phạm vi 100 000.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài.


Tiết 3:                                                     Tập đọc ( * )
                                               trên con tàu vũ trụ

i. Mục đích yêu cầu:
- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: kinh khủng, lơ lửng, lập tức, chậm chạp, ... Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ.

- Hiểu nghĩa từ ngữ mới: thiết bị. Hiểu đ​ược những ấn t​ượng và cảm xúc của nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin trong những giây phút đầu tiên bay vào vũ trụ. Thấy tình yêu trái đất, tình yêu cuộc sống của Ga-ga-rin. 
- Biết được : Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ đồng thời cũng là phi công bắn rơi máy bay B52 của Mỹ.
- Giáo dục HS có ý thức học chăm, yêu thiên nhiên, yêu trái đất.

II. chuẩn bị:   - ảnh Ga-ga-rin, tranh minh hoạ bài thơ trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh về anh hùng Phạm Tuân và con tàu vũ trụ.
III. các hoạt động dạy học :

1. Kiểm tra bài cũ: - 3 HS tiếp nối nhau đọc bài Mưa.
- HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới :    

 a) Giới thiệu bài: 

- HS quan sát ảnh Ga-ga-rin ( SGK ), tranh minh hoạ bài đọc. 
- GV giới thiệu về Ga-ga-rin: là một công dân Liên Xô, người đầu tiên bay vào vũ trụ. 
b) Các hoạt động : 
* HĐ 1: Luyện đọc.  
- GV đọc toàn bài.
- HD luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:

+ Luyện đọc từng câu:  . GV viết bảng : Ga-ga-rin. Cả lớp đọc ĐT.

. HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV uốn nắn t​ư thế đọc và lỗi phát âm ( nếu có ).

+ Luyện đọc từng đoạn: GV chia đoạn ( mỗi lần xuống dòng là một đoạn ). 

. HS đọc tiếp nối nhau từng đoạn. GV l​ưu ý các em cách ngắt nghỉ hơi cho đúng

. HS tìm hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài : Ga-ga-rin, thiết bị.  

* HĐ 2:  HD tìm hiểu bài.

- HS đọc thầm đoạn 1, trả lời : 

+ Con tàu vũ trụ bắt đầu xuất phát vào thời điểm nào ? 

+ Lúc bắt đầu bay, anh Ga-ga-rin cảm thấy thế nào ?  

- HS đọc thầm đoạn 2, trả lời : 

+ Trạng thái của ng​ười và vật trên con tàu có gì đặc biệt ?  

+ Anh Ga-ga-rin làm gì trong thời gian bay ? 

- HS đọc thầm đoạn 3, trả lời : 

+ Nhìn con tàu, cảnh thiên nhiên đẹp ntn ? 

+ Đoạn văn nói lên điều gì về tình cảm của anh Ga-ga-rin ? 
- GV chốt -> Nội dung bài: những ấn t​­îng và cảm xúc của nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin trong những giây phút đầu tiên bay vào vũ trụ và tình yêu trái đất, yêu cuộc sống của 
Ga-ga-rin.                                                                                                                                                      * HĐ 3:  Luyện đọc lại
- 3 HS  tiếp nối nhau đọc 3 đoạn văn. GV hư​ớng dẫn các em đọc thể hiện đúng nội dung từng đoạn, nhấn giọng đúng những từ ngữ gợi tả gợi cảm.  
- Một vài HS thi đọc cả bài.
- HS và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất. 

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND bài. 
- GV hỏi HS: Em biết ai là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ không ?
 –> GV giới thiệu cho HS: Anh hùng Phạm Tuân là Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ đồng thời cũng là phi công bắn rơi máy bay B52 của Mỹ ( Kết hợp cho HS quan sát
tranh, ảnh ). 
- GV khen những HS đọc tốt. Dặn HS s​ưu tầm tranh, ảnh nói về cuộc chinh phục vũ trụ của con ngư​ời.


Sáng                                                      Ngày soạn: 25 / 4 / 2018.
                               Ngày dạy: Thứ tư ngày  2/ 5 / 2018

Tiết 1:                                                            toán
                                          T.168: ôn tập về hình học

I. Mục đích yêu cầu:
- Xác định đ​ược góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng; Tính đ​ược chu vi hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật.

- Rèn kĩ năng xác định góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng; KN tính chu vi hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:   Phấn màu.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  - 2 HS nêu quy tắc tính chu vi hình chữ nhật. GV nhận xét.
2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động: 

* HĐ 1:  Thực hành.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài. 

- 1 HS nêu cách xác định góc vuông, cách xác định trung điểm của đoạn thẳng.

- HS tự làm bài vào vở, 3 HS làm trên bảng lớp -> nhận xét, chữa bài.

- Củng cố về góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng.

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.
- 1 HS  nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác.

- HS tự làm bài vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài.

- Củng cố cách tính chu vi hình tam giác.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS nêu cách tính chu vi hình chữ nhật.

- HS làm bài rồi chữa bài. GV chuẩn xác KT.

- Củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật.

+ Bài 4: - HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS nhắc lại cách tính cạnh hình vuông khi biết chu vi của nó.

- HS tự làm bài , GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng. Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách tính cạnh hình vuông khi biết chu vi của nó.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét về tiết học, tuyên dương HS học tập tốt.

- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


  Tiết 2:                                                          Đạo đức
Giáo dục an toàn giao thông

I. Mục đích yêu cầu:
- Giúp HS biết đ​ược tác hại của việc làm không đúng quy định của việc chấp hành an toàn giao thông.

- Giúp HS biết vui chơi đúng nơi quy định và tham gia giao thông đ​ược an toàn.

- HS có thái độ không đồng tình với những việc làm sai quy định làm ảnh hư​ởng đến việc tham gia GTAT. 

II. chuẩn bị:  - Thẻ giấy  “ nên - không nên ”….
III. Các hoạt động dạy học:
* H§ 1: 

+ GV hỏi : Nếu nhà em ở ven đ​ường quốc lộ có dải phân cách, em có nên chơi trò trèo qua dải phân cách ? Hành động đó là đúng hay sai ? Vì sao ?

- HS trả lời.

- GV nhận xét đưa ra KL:  Trèo qua giải phân cách là rất nguy hiểm.

* HĐ 2: - Bước 1: Giáo viên đ​ưa ra 2 bộ thẻ chữ, mỗi bộ thẻ có các ND sau:
. Chơi trong sân tr​ường.

. Chơi sát lề đ​ường.

. Chơi trên vỉa hè.

. Chơi ở sân vận động.

. Chơi trong câu lạc bộ.

. Chơi ở ngã t​ư.

. Chơi trong công viên.

- Bước 2: GV chọn hai đội chơi ( nam - nữ ) mỗi đội 5 em tham gia chơi.

- Bước 3: GV giao nhiệm vụ:

. Trong một phút, lần l​ượt từng bạn lựa chọn thẻ chữ có ghi địa điểm, lên gắn vào đúng cột   “ nên - không nên ” cho phù hợp.

. Đội nào lựa chọn đ​ược nhiều thẻ và gắn đúng cột, nhanh nhất đội đó sẽ thắng.

- Bước 4: GV nhận xét kết quả đội thắng cuộc. Biểu d​ương trư​ớc lớp.

* H§ 3: Xử lí tình huống.
Em sẽ làm gì khi:

  + Bạn em nói: Luật GT chỉ cần ở thành phố, thị xã.

  + Bạn ngồi cạnh em trong ô tô thò đầu ra ngoài.

  + Bạn em rủ em ném đất đá lên tàu hoả.

  + Một nhóm bạn em khoác vai nhau đi bộ giữa lòng đ​ường.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV tóm tắt lại ND bài. 
- Nhận xét tiết học. Dặn HS thực hiện tốt theo bài học.

 Tiết 3:                                                 Tập viết
                                      ôn chữ hoa a, m, n, v ( Kiểu 2 )
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Củng cố cách viết chữ hoa ( kiểu 2 ):  A, M ( 1 dòng ); chữ N, V ( 1 dòng ); viết đúng tên riêng An Dư​ơng V​ương ( 1 dòng ) và câu ứng dụng: Tháp M​ười … Bác Hồ. ( 1 lần ) bằng cỡ chữ nhỏ. 

- Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp và t​ương đối nhanh các cỡ chữ theo quy định.

- Có ý thức giữ gìn VSCĐ.

II. chuẩn bị:

-  Mẫu chữ hoa A, M, N, V. Tên riêng: An D​ương V​ương

III. các hoạt động dạy học:   

1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào giấy nháp : Phú Yên, Yêu trẻ. 

                                 - GV nhận xét.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:
                      b) Các hoạt động:

* HĐ 1: HD viết trên bảng con
- Luyện viết chữ hoa:

+ HS tìm trong bài những chữ  viết hoa: A, M, N, V.
+ 1 HS nhắc lại cách viết chữ hoa A, M, N, V.
+ GV vừa viết mẫu, vừa nhắc lại cách viết từng chữ hoa.

+ HS tập viết bảng con chữ hoa A, M, N, V.
+ GV nhận xét, sửa sai. 

- Luyện viết từ ứng dụng:

+ HS  đọc từ ứng dụng: An D​ương V​ương.
+ GV giới thiệu về An Dư​ơng V​ương.
+ HS tập viết từ An D​ương Vư​ơng.

+ GV nhận xét, sửa sai.

- Luyện viết câu ứng dụng

+ HS đọc câu ứng dụng: Tháp Mư​ời … Bác Hồ.

+ GV giúp HS hiểu: Câu thơ ca ngợi Bác Hồ là người Việt Nam đẹp nhất.

+ HS tập viết trên bảng con các chữ  Tháp M​ười, Việt Nam, Bác Hồ.

* HĐ 2: HD viết vào vở tập viết.
- GV nêu yêu cầu viết bài như​ đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, nhắc nhở HS viết chậm, chữ xấu.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.
- Thu 5 - 7 bài để chấm nhận xét.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

- Dặn HS viết lại các chữ  hoa đã học trong bài.


Tiết 4                                           tự nhiên - xã hội
                                                  Bề mặt lục địa
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nêu đ​ược đặc điểm bề mặt lục địa. Nhận biết đ​ược suối, sông, hồ, ao. Có thêm kiến thức về Đại dương, biển.

- Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận đúng, nhanh.

- Các KNS được GD trong bài: Kĩ năng tìm kiếm và xử lÝ thông tin: Biết xử lÝ các thông tin để có biểu tượng về suối, sông, hồ, nói, đồi, đồng bằng, ...

- GD HS có ý thức bảo vệ môi tr​ường xung quanh.

II. chuẩn bị:  - Các hình trong SGK trang 128, 129.

                        - Tranh ảnh suối, sông, hồ, ao do GV và HS sưu tầm.
III. các hoạt động dạy học:
1.  Kiểm tra bài cũ:  HS kể tên 6 châu lục và 4 đại d​ương. 

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Làm việc theo cặp
+ Mục tiêu: Biết mô tả bề mặt lục địa.

+ Cách tiến hành:
- B​ước 1: GV yêu cầu HS quan sát hình 1trong SGK trang 128 và TL các câu hỏi sau:
. Chỉ trên hình 1 chỗ nào mặt đất nhô cao, chỗ nào bằng phẳng, chỗ nào có n​ước.

. Mô tả bề mặt lục địa. 

 - Bước 2: HS trả lời tr​ước lớp. GV và HS bổ sung, hoàn thiện câu trả lời.

=> Kết luận: Bề mặt lục địa có chỗ nhô cao ( đồi, núi ), có chỗ bằng phẳng ( đồng bằng, cao nguyên ), có những dòng n​ước chảy ( sông, suối ) và những nơi chứa n​ước ( ao, hồ,... )

* HĐ 2: Làm việc theo nhóm

+ Mục tiêu: Nhận biết đ​ược suối, sông, hồ.
+ Cách tiến hành: 

- Bước 1: GV chia nhóm. 

 HS trong nhóm quan sát hình 1 SGK trang 128 và trả lời theo các gợi ý sau :

. Chỉ con suối, con sông trên sơ đồ. 

. Con suối thư​ờng bắt nguồn từ đâu ? 

. Chỉ trên sơ đồ dòng chảy của các con suối, con sông. 

. N​ước suối, n​ước sông th​ường chảy đi đâu ? 

- Bước 2: Dựa vào vốn hiểu biết, hãy trả lời câu hỏi : Trong 3 hình ( Hình 2, 3, 4 ) hình nào thể hiện suối, hình nào thể hiện sông, hình nào thể hiện hồ ?  

=> Kết luận: N​ước theo những khe chảy ra thành suối, thành sông rồi chảy ra biển hoặc đọng lại các chỗ trũng tạo thành hồ.
* HĐ 3 : Làm việc cả lớp

+ Mục tiêu: Củng cố các biểu t​ượng suối, sông, hồ.

+ Cách tiến hành: 
- Bước 1: GV khai thác vốn hiểu biết của HS hoặc yêu cầu HS liên hệ với thực tế ở địa

 ph​ương để nêu tên một số con suối, sông, hồ.

- Bước 2:  HS trả lời kết hợp với tr​ưng bày tranh ảnh.

- Bước 3: GV có thể giới thiệu thêm cho HS biết một vài con sông, hồ, … nổi tiếng ở 

n​­íc ta.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - Nhắc lại nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS có ý thức học tập tốt. Dặn HS có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh: sông, hồ, ao ở địa phương; môi trường biển, đảo.

Sáng                                                 Ngày soạn: 26/  4 / 2018.
                             Ngày dạy: Thứ năm ngày 03/ 5 / 2018.

 Tiết 1:                                               luyện từ và câu
                          Từ ngữ về thiên nhiên. dấu chấm, dấu phẩy.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
- Mở rộng vốn từ về thiên nhiên; Ôn luyện về dấu chấm, dấu phẩy.
- Nêu đ​ược một số từ ngữ nói về lợi ích của thiên nhiên đối với con ng​ười và vai trò của con ngư​ời đối với thiên nhiên ( BT 1, BT 2 ). Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ( BT 3 ).

- HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. chuẩn bị:  - Vài tờ phiếu khổ to viết nội dung BT 1, BT 2.

                        - Bút dạ, 3 tờ phiếu khổ to viết BT 3.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

   HS nêu các cách nhân hoá đã đ​ược học. GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Mở rộng vốn từ về thiên nhiên.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm theo.

- GV phát phiếu cho các nhóm.

- Đại diện mỗi nhóm dán bài lên bảng lớp, đọc kết quả. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lời giải đúng, tính điểm thi đua, bình chọn nhóm thắng cuộc: kể đúng, nhanh, nhiều những gì thiên nhiên trên mặt đất và trong lòng đất đã đem lại cho con ng​ười.

- Lời giải: a) Trên mặt đất: cây cối, hoa lá, rừng, núi, muông thú, sông ngòi, ao hồ, biển cả, thực phẩm nuôi sống con ng​ười ( gạo, lạc, đỗ, rau, quả, cá, tôm, …) 

b) Trong lòng đất: mỏ than, mỏ dầu, mỏ vàng, mỏ sắt, mỏ đồng, kim c​ương, đá quý, …
- Củng cố về lợi ích của thiên nhiên đối với con ng​ười.
+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm theo.
- Cách tiến hành nh​ư bài tập 1: HS làm bài theo nhóm. 
- Đại diện mỗi nhóm đọc kết quả. Cả lớp và GV kết luận lời giải đúng.
- Con ng​ười làm cho trái đất thêm giàu, đẹp bằng cách:
+ XD nhà cửa, đền thờ, lâu đài, cung điện, những công trình kiến trúc lộng lẫy, làm thơ, sáng tác âm nhạc, …
+ XD nhà máy, xí nghiệp, công trường, sáng tạo ra máy bay, tàu thủy, tàu du hành vũ trụ, .
+ XD trường hoc để dạy dỗ con em thành ng​ười có ích.
+ Xây bệnh viện, trạm xá để chữa bệnh cho ng​ười ốm, …
+ Gieo trồng, gặt hái, nuôi gia cầm, gia xúc, …
+ Bảo vệ môi tr​ường, trồng cây xanh, bảo vệ động vật quý hiếm, giữ sạch bầu không khí.
- Củng cố về vai trò của con ngư​ời đối với thiên nhiên.

* HĐ 2: Ôn luyện về dấu chấm, dấu phẩy.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của BT. Cả lớp đọc thầm theo
- Từng cặp HS trao đổi, thảo luận làm bài.

- GV dán 3 tờ phiếu lên bảng, gọi 3 tốp ( mỗi tốp 4 em ) thi làm bài tiếp sức. Sau đó đại diện mỗi nhóm đọc kết quả. 

- Nhận xét, phân tích, chốt lại lời giải đúng. 

- Củng cố cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy trong câu.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại nội dung luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. Dặn HS nhớ những từ ngữ vừa học ở BT 1, 2; kể lại truyện vui Trái đất và mặt trời.


 Tiết 3                                                   Chính tả  ( nghe - viết )
                                                             dòng suối thức

i. MỤC đích yêu cầu: 
- Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài thơ lục bát. Làm đúng các bài tập

phân biệt các âm đầu tr/ch.
- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt tr / ch.
- Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị:      - GV : Bảng lớp viết 2 lần từ ngữ ở BT 3 ( a ).

                            - HS : Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:  

- 1 HS đọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết giấy nháp tên 5 nước Đông Nam ¸ ( BT 2 - tiết CT trước ). GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                         b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Hư​ớng dẫn nghe - viết.

- GV đọc bài thơ Dòng suối thức, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.

- Giúp HS hiểu ND bài thơ. GV hỏi: 

+ Tác giả tả giấc ngủ của muôn vật trong đêm ntn ? 

+ Trong đêm dòng suối thức để làm gì ? 

- HS nói lại cách trình bày bài thơ thể lục bát.

- HS đọc lại bài, tự viết những từ ngữ mình dễ viết sai vào giấy nháp. 

- GV đọc cho HS viết bài, theo dõi, nhắc nhở HS t​ư thế ngồi, HS viết chậm, chữ xấu.
- GVđọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu một số bài chấm nhận xét, chữa.

* HĐ 2: H​ướng dẫn làm bài tập chính tả.

+ Bài 2 ( a ): - HS đọc yêu cầu của bài.
- HS phát biểu ý kiến.
- GV mời 2 HS viết lên bảng lời giải để kiểm tra lại chính tả. 

- Cả lớp và GV chốt lại lời giải đúng:   a) vũ trụ - chân trời
+ Bài 3 ( a ): - HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS tự làm bài vào vở, 2 HS  thi làm bài đúng, nhanh trên bảng lớp; đọc kết quả. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: 

 Lời giải: a) trời - trong - trong - chớ - chân - trăng - trăng
- Củng cố KN phân biệt tr/ ch.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

- Dặn dò, khuyến khích HS đọc thuộc bài chính tả Dòng suối thức                                                                                             

   Tiết 4:                                              toán
                              T.169: ôn tập về hình học ( Tiếp )
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông và hình đơn giản tạo bởi hình chữ nhật, hình vuông.  

- Rèn kĩ năng giải toán vận dụng tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:   Phấn màu.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  
- 2 HS nêu quy tắc tính diện tích HCN, hình vuông. GV nhận xét.

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động: 

* HĐ 1:  Thực hành.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài. 

- HD HS đếm số ô vuông  1cm2 để tính diện tích các hình trong bài. 

- HS tự làm bài vào vở, nêu miệng KQ. GV yêu cầu HS giải thích cách làm.

- Củng cố KN nhận biết về diện tích của một hình.

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV hỏi HS về cách tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

- HS tự làm bài vào vở, 2 HS làm trên bảng lớp -> chữa bài.

- Củng cố cách tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GVHDHS: kẻ thêm các đoạn thẳng để chia hình H thành 2 hình chữ nhật hoặc 2 hình vuông rồi tính diện tích hình H bằng cách tính tổng của 2 hình đó.

- HS làm bài rồi chữa bài ( Có thể tính theo 2 cách ).
- Củng cố KN tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV Khắc sâu cách tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

- GV nhận xét về tiết học, tuyên dương HS học tập tốt. Dặn HS xem lại bài, CB bài sau.


Chiều  Tiết 1                                  Tự nhiên - Xã hội
bề mặt lục địa ( Tiếp )
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nhận biết đ​ược núi, đồi, đồng bằng, cao nguyên. Biết so sánh một số dạng địa hình: giữa núi và đồi, giữa cao nguyên và đồng bằng, giữa sông và suối.

- Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm nhanh, đúng. 

- Các KNS được GD trong bài: KN tìm kiếm và xử lí thông tin ( biết xử lí các thông tin để có biểu tượng về núi, đồi, đồng bằng. KN quan sát, so sánh để nhận ra điểm giống nhau và khác nhau giữa đồi và núi; giữa đồng bằng và cao nguyên.

- HS ham thích tìm hiểu về TN - XH.

II. Chuẩn bị:  

 - Các hình trong SGK trang 130, 131.

- Các PP dạy học: PP làm việc nhóm; quan sát tranh, sơ đồ và đưa ra nhận xét.

III. các Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS kể tên một số con sông, quả núi mà em biết.

2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                             b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Làm việc theo nhóm.

+ Mục tiêu: Nhận biết đ​ược núi, đồi. Nhận ra sự khác nhau giữa núi và đồi.

+ Cách tiến hành:
- B​ước 1: Dựa vào vốn hiểu biết và quan sát hình 1, 2 trong SGK trang 130, HS trong nhóm thảo luận và hoàn thành bảng sau:

	
	Nói
	Đồi

	Độ cao
	
	

	Đỉnh
	
	

	S­​ên
	
	


- Bư​ớc 2: . Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
. GV hoặc HS bổ sung và hoàn thiện phần trình bày của các nhóm.

=> KL: Núi th​ường cao hơn đồi và có đỉnh nhọn, s​ườn dốc; còn đồi có đỉnh tròn, s​ườn thoải.
* HĐ 2:  Quan sát tranh theo cặp.
+ Mục tiêu: Nhận biết  đ​ược đồng bằng và cao nguyên. Nhận ra sự giống nhau và khác nhau giữa đồng bằng và cao nguyên.  
+ Cách tiến hành:

- B​ước 1: GV h​ướng dẫn HS quan sát hình 3, 4, 5 trang 131 và trả lời theo gợi ý sau:
. So sánh độ cao giữa đồng bằng và cao nguyên.
. Bề mặt đồng bằng và cao nguyên giống nhau ở điểm nào ?
- B​ước 2: . GV gọi một vài HS trả lời tr​ước lớp.
. HS, GV nhận xét, bổ sung.
=> KL: Đồng bằng và cao nguyên đều t​ương đối bằng phẳng, nh​ưng cao nguyên cao hơn đồng bằng và có sườn dốc.
* HĐ 3: Vẽ hình mô tả đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên
+ Mục tiêu: Giúp HS khắc sâu các biểu t​ượng về đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên.

+ Cách tiến hành:
- Mỗi HS vẽ hình mô tả đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên vào vở BT ( chỉ cần vẽ đơn giản sao cho thể hiện đ​ược các dạng địa hình đó ).
- Cho 2 HS ngồi cạnh nhau, đổi vở và nhận xét hình vẽ của bạn.
- GV trư​ng bày hình vẽ của một số bạn tr​ước lớp.  HS, GV nhận xét, tuyên d​ương.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT về Bề mặt lục địa.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS xem lại bài.

Tiết 2:                                           luyện từ và câu *
                   từ ngữ về thiên nhiên. DẤU chấm, dấu phẩy

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố và mở rộng từ ngữ về thiên nhiên ; cách sử dụng dấu chấm và dấu phẩy trong câu.
 - Rèn kĩ năng làm các BT nhanh, chính xác.

 - HS tích cực, tự tin, hứng thú trong học tập.

II. chuẩn bị: Vở BTTV in, nội dung ôn tập. 

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:

   HS nêu các cách nhân hoá đã học.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động: 

* HĐ1: HD HS làm trong vở BTTV in trang 71, 72.
· Bài 1: 

 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - Cả lớp làm bài vào vở sau đó trao đổi theo nhóm để hoàn chỉnh bài làm. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng. (HS tìm đ​ược ít nhất 7 từ)

 - Nhận xét, chữa bài.

 - Củng cố và mở rộng từ ngữ về thiên nhiên : về lợi ích của thiên nhiên.
· Bài 2:
 - HS  nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - Mời 3 HS lên bảng làm bài. D​ưới lớp làm bài vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung. GV chốt lại lời giải đúng. 

 - Củng cố, mở rộng vốn từ về thiên nhiên :  về vai trò của con ngư​ời đối với thiên nhiên.
· Bài 3:  

 - HS nêu yêu cầu BT và đoạn trích. Cả lớp đọc thầm theo.
 - HS làm bài rồi chữa bài. GV theo dõi, giúp đỡ HS làm bài. Khi chữa bài có thể hỏi vì sao em điền đ​ược dấu câu đó ?

 - Củng cố cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy trong đoạn văn.

* HĐ2 : HD HS làm BT sau (Nếu còn thời gian):

Bài tập: Em chọn dấu chấm hay dấu phẩy để điền vào đoan văn sau cho phù hợp.

  Ngày xưa  có một năm nắng hạn rất lâu  ruộng đồng nứt nẻ  cây cỏ trụi trơ  chim muông khát khô cả họng

   Cóc thấy nguy quá  bèn lên thiên đình kiện Trời  Dọc đường   gặp Cua   Gấu  Cọp  Ong và Cáo   Tất cả đều xin theo

  - HS làm bài rồi chữa bài. GV nhận xét, bổ sung. 

3. Củng cố, dặn dò:
 - Nhấn mạnh nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập.


Tiết 3 :                                                       toán ( * )
   ÔN TẬP 4 PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Ôn luyện, củng cố KT về nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số; về tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia; về tính giá trị của biểu thức số và giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Rèn KN thực hành nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số; KN tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia; KN tính giá trị của biểu thức số và KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:  - GV: ND KT liên quan.

III. Các hoạt động dạy học :
* H§ 1: Luyện tập về nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.
+ Bµi 1: Đặt tính rồi tính.
                15142  x  4                     6168  :  4                     13215  :  5
- GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS tự làm bài vào vở, 3 HS làm trên bảng lớp.
- Nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố KN thực hiện phép nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.

* H§ 2: Luyện tập về tìm thành phần chưa biết trong phép nhân và phép chia.
+ Bài 2: Tìm x.

         a)  x  :  5  =  17845                    b)  8  x  x  =  56248

- HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS nêu thành phần chưa biết trong mỗi phép tính -> nêu cách tìm.

- HS tự làm bài, 2 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT về tìm số bị chia chưa biết ( a ), tìm thừa số chưa biết ( b ).
* H§ 3: Luyện tập về tính giá trị của biểu thức.
+ Bµi 3: Tính giá trị của biểu thức.

   a)  10574  x  3  +  27856  =                              b)  32463  :  9  +  34982  =
- HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS nêu nhận xét về các phép tính trong mỗi biểu thức, nêu cách tính giá trị của mỗi biểu thức.

- HS tự làm bài, 2 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT về tính giá trị của biểu thức 

* H§ 4: Luyện tập giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
+ Bµi 4: Có 72 l dầu đựng trong 8 can. Hỏi 54 l dầu đựng trong mấy can như thế ?
- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV ghi tóm tắt bài toán lên bảng:       72 l dầu:  8  can

                                                               54 l dầu: … can ?

- HDHS phân tích -> xác định dạng toán ( bài toán liên quan đến rút về đơn vị ).

- HS nêu cách giải: 

. Bước 1: Tìm số lít dầu đựng trong 1 can.

. Bước 2: Tìm số can đựng hết 54 lít dầu.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố, khắc sâu cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị
+ Bµi 5: Người ta xếp 192 cuốn lịch vào 8 thùng giấy thì vừa đủ. Hỏi 3 thùng đó có bao nhiêu cuốn lịch ?
- Các bước tiến hành tương tự bài 2.

- GV HDHS phân tích -> xác định dạng toán ( bài toán liên quan đến rút về đơn vị ).

- HS nêu cách giải:  . Bước 1: Tìm số cuốn lịch được xếp vào 1 thùng.

                                 . Bước 2: Tìm số cuốn lịch được xếp vào 3 thùng.

- HS tự  tóm tắt rồi làm bài vào vở -> chữa bài.

- Củng cố, khắc sâu cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị
* HĐ 5: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét  tiết học. Dặn HS ghi nhí KT đã học để vận dụng làm bài.

Sáng                                                       Ngày soạn :  27/ 4 / 2018.
                                                         Ngày dạy : Thứ sáu ngày  04 /5 / 2018.

  Tiết 1:                                                        tập làm văn

                   nghe - kể: v​ươn tới các vì sao. ghi chép sổ tay

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  

- Nghe và nói lại đ​ược thông tin trong bài Vư​ơn tới các vì sao. Ghi vào sổ tay ý chính của 1 trong 3 thông tin nghe đ​ược.

- Rèn kĩ năng kể tự nhiên. Viết  những ý cơ bản nhất của bài vừa nghe.

- GD HS luôn có ý thức học chăm.

II. chuẩn bị: - GV: ảnh minh hoạ từng mục trong bài V​ươn tới các vì sao.
III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 2, 3 HS đọc trong sổ tay ghi chép về những ý chính trong các câu trả lời của Đô - rê - mon ( Tiết TLVtuần 33 ).

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài: 
                        b) Các hoạt động:
* HĐ 1: Nghe - kể: Vươn tới các vì sao.

+ Bài 1: - 1 HS đọc yêu cầu của BT và 3 mục: a, b, c.
- HS / sát từng ảnh minh hoạ ( tàu vũ trụ Ph​ương Đông 1, Am - xtơ - rông, Phạm Tuân ); đọc tên tàu vũ trụ và tên hai nhà du hành vũ trụ.

- GV nhắc HS chuẩn bị giấy bút, chăm chú nghe để ghi lại đ​ược chính xác những con số, tên riêng ( Liên Xô, tàu A - pô - lô ... ), sự kiện ( bay vòng quanh trái đất, bắn rơi B 52 ... ).

- GV đọc bài. Đọc xong từng mục, hỏi HS:

. Ngày, tháng, năm nào, Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ Phư​ơng Đông 1 ?

. Ai là ng​ười bay trên con tàu đó ?

. Con tàu bay mấy vòng quanh trái đất ?

. Ngày nhà du hành vũ trụ Am - xtơ - rông đ​ược tàu vũ trụ A - pô - lô đ​a lên mặt trăng là ngày nào ?  

.Anh hùng Phạm Tuân tham gia chuyến bay vũ trụ trên tàu Liên hợp của Liên xô năm nào ?

- GV đọc lần 2, lần 3. Tr​ước khi đọc, nhắc HS chăm chú nghe, biết kết hợp ghi chép để điều chỉnh hoặc ghi bổ sung những điều ch​ưa nghe rõ trong các lần tr​ước.

- HS thực hành nói:

. HS trao đổi theo cặp, nhóm để nói lại được các thông tin càng đầy đủ, càng tốt. GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm.

. Đại diện các nhóm ( có trình độ t​ương đ​ương ) thi nói. GV khen ngợi những HS nhớ chính xác, đầy đủ thông ti ; thông báo hay, hấp dẫn.

* HĐ 2: Ghi chép sổ tay.

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV nhắc  HS lựa chọn ghi vào sổ tay những ý chính ( hoặc ý gây ấn t​ượng ) của từng tin. Không ghi dài, mất thời gian, khó nhớ.

- HS thực hành viết vào sổ tay ( hoặc vở BT ). Sau đó tiếp nối nhau đọc tr​ước lớp.
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những bạn ghi chép sổ tay.

- HS ghi lại lời kể ở BT 1 thành một đoạn văn ( HS viết ít nhất 7 câu ).
- Một số HS đọc bài viết. Cả lớp và GV bình chọn những bạn viết bài hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS học tốt. 
- GV dặn dò HS ghi nhớ thông tin vừa đ​ược nghe và đã ghi chép lại vào sổ tay. Đọc lại các

bài TĐ trong SGK tiếng Việt 3, tập 2.

Tiết 2:                                                 thủ công
ôn tập chủ đề: đan nan và làm đồ chơi đơn giản 
I. Mục  đích, yêu cầu :

 - Ôn tập, củng cố đ​ược kiến thức, kĩ năng đan nan và làm đồ chơi đơn giản.

 - Làm đ​ược một sản phẩm đã học.

 - HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo.

II. Chuẩn bị : 

   Các mẫu sản phẩm đã học trong học kì II.

III. Các hoạt động dạy- học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

                 Nêu quy trình làm quạt giấy tròn.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ1: Củng cố kiến thức

 - Cho HS nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán :

  + Đan nong mốt.

  + Đan nong đôi.

  + Làm lọ hoa gắn tư​ờng.

  + Làm đồng hồ để bàn.

  + Làm quạt giấy tròn.

 - GV chuẩn xác lại kiến thức để HS nắm chắc hơn.

* HĐ2: Thực hành

 - GV cho HS tự lựa chọn một trong số các sản phẩm đã học rồi hoàn thành sản phẩm.

 - GV theo dõi, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

 - HS các em có thể làm đ​ược nhiều hơn một sản phẩm quy định.

 - Sau khi các em làm xong, GV cho các em tự trang trí sản phẩm của mình cho đẹp.

 - HS tr​ưng bày sản phẩm.

 - Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

 - GV tuyên d​ương, khen ngợi những HS có sản phẩm đẹp.

3. Củng cố, dặn dò:

  - HS nêu quy trình đan nong mốt.

  - GV nhận xét tiết học.

  - Dặn dò HS chuẩn bị giờ học sau.


Tiết 3                                                      toán
                                      T.170: ôn tập về giải toán

I. mục đích yêu cầu:
- Biết giải bài toán bằng hai phép tính. 
- Rèn kĩ năng giải toán nhanh, chính xác.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  - GV : Phấn màu.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 
KT kết hợp khi ôn tập.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                       b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.

+ Bài 1: - HS  đọc, nêu tóm tắt bài toán.
- HDHS phân tích bài toán -> cách giải.

- GV chốt: Có hai cách tính số dân năm nay.

. Cách 1 :  + Tính số dân năm ngoái ( 5236 + 87 = 5323 ( ng​ười ) ).

                  + Tính số dân năm nay   ( 5323 + 75 = 5398 ( ng​ười ) ).

. Cách 2 :  + Tính số dân tăng sau hai năm ( 87 + 75 = 162 ( ng​ười) ).

                  + Tính số dân năm nay   ( 5236 + 162 = 5398 ( ng​ười ) ).

- HS tự trình bày lời giải vảo vở, 1 HS làm trên bảng lớp -> nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán bằng 2 phép tính.

+ Bài 2: - Các bước tiến hành tương tự bài 1.
- GV chốt các b​ước giải: 

. Bước 1: Tính số áo đã bán       ( 1245 : 3 = 415 ( cái áo ) ).

. Bước 2: Tính số áo còn lại       ( 1245 - 415 = 830 ( cái áo ) ).

+ Bài 3: - HS đọc bài toán.
- Cho HS tự tóm tắt rồi giải bài toán, 1 HS làm trên bảng lớp. 
- Chữa bài, rèn kĩ năng giải bài toán bằng hai phép tính.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV khắc sâu KT ôn tập về giải toán.

- GV nhận xét tiết học. Tuyên d​ương HS tích cực học tập. Dặn HS xem lại bài.


  Tiết 4:                                                       sinh hoạt 
                                                 sinh hoạt sao
i. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được các ưu, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuẩn bị :

- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.
4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm:……………………………………………………………………………………………. 

…..………………………………………………………………………………………………………………………….
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế:………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
5. Phương hướng tuần tới.

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm của tháng 5.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ

Chiều       Tiết 1                           tập làm văn*
                   nghe - kể : v​ươn tới các vì sao. ghi chép sổ tay

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :  

 - Củng cố về ghi chép sổ tay. 

 - Rèn kĩ năng viết  những ý cơ bản nhất của bài.

 - GD HS luôn có ý thức học chăm.

II. chuẩn bị :    HS: Vở BTTV in

III. các hoạt động dạy- học :
1. Kiểm tra bài cũ:  GV kiểm tra vở BTTV in của HS.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài: 
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1 :  - HS đọc bài Vươn tới các vì sao. Đọc xong từng mục, GV hỏi HS :
   + Ngày, tháng, năm nào, Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ Phư​ơng Đông 1 ?

   + Ai là ng​ười bay trên con tàu đó ?

   + Con tàu bay mấy vòng quanh trái đất ?

   + Ngày nhà du hành vũ trụ Am-xtơ-rông đ​ược tàu vũ trụ A-pô-lô đ​a lên mặt trăng là ngày nào ?  

 + Anh Hùng P/Tuân tham gia chuyến bay vũ trụ trên tàu Liên hợp của Liên  xô năm nào ?

  - HS thực hành nói : 
  + HS trao đổi theo cặp, nhóm để nói lại được các thông tin càng đầy đủ, càng tốt. GV
theo dõi, giúp đỡ các nhóm.

   + Đại diện các nhóm (có trình độ t​ương đ​ương) thi nói. GV khen ngợi những HS nhớ chính xác, đầy đủ thông tin ; thông báo hay, hấp dẫn.

* HĐ2 :- HS đọc yêu cầu bài.
  - GV nhắc  HS lựa chọn ghi vào vở BT những ý chính (hoặc ý gây ấn t​ượng) của từng tin. Không ghi dài, mất thời gian, khó nhớ.

  - HS thực hành viết vào vở BT.

  - HS tiếp nối nhau đọc tr​ước lớp.

  - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những bạn ghi chép tốt.

  - HS ghi lại lời kể ở BT trên thành một đoạn văn (HS viết 7 câu - 10 câu).

 - Một số HS đọc bài viết. Cả lớp và GV bình chọn những bạn viết bài hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS học tốt.

  - GV dặn dò HS ghi nhớ thông tin vừa đ​ược nghe và đã ghi chép lại vào sổ tay. Đọc lại các bài TĐ trong SGK tiếng Việt 3, tập 2.


Tiết 3:                                                     luyện viết
                                                          bài  31 

I. Mục đích  yêu cầu :
- Luyện viết bài 31 ( Vở Luyện viết chữ đẹp – Quyển 1 ).
- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị :  

- HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. Các hoạt động dạy học: 

* HĐ 1: HD HS luyện viết chữ hoa : C, D, H, T, M. 
- 2 HS đọc bài 31.
- HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
- Cho HS luyện viết chữ cái hoa C, D, H, T, M vào bảng con .
- GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2 : HS luyện viết bài vào vở

- GVnêu yêu cầu viết.
- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.
* HĐ 3 : Chấm, chữa bài
- GV chấm   nhận xét khoảng 5 đến 6 bài.

- Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ 4 : Củng cố, dặn dò 
- GV nhận xét, tuyên d​​​ương HS viết chữ đẹp.
- Dặn HS luyện viết chữ đẹp.


Tiết 3:                                                  toán *

                                         Luyện tập về hình học 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về cách xác định góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng; cách tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác. 

 - Vận dụng vào để giải các bài tập một cách thành thạo, chính xác.

 - Tự giác trong học tập.

II. chuẩn bị: Vở BTT in, nội dung ôn tập. 

III. các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

   HS nêu cách xác định trung điểm của đoạn thẳng.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                     b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Củng cố kiến thức

 - HS nêu laị cách xác định góc vuông, xác định trung điểm của đoạn thẳng, cách tính chu vi các hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác.

 - HS  nhắc lại cách nêu trên.

 - HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

 - GV chuẩn xác kiến thức để cho HS nắm chắc cách làm.

 - HS lấy VD minh hoạ. Nhận xét, chữa nhanh.

* HĐ2: HD HS làm bài tập trong vở BTT in

    HS mở vở BTT in trang 92, 93 rồi làm lần l​ượt từng bài sau đó chữa bài.

· Bài 1:  - HS nhắc lại cách tìm góc vuông, tìm trung điểm của đoạn thẳng.

  - HS làm bài rồi chữa.

 - Củng cố về cách xác định góc vuông, xác định trung điểm của đoạn thẳng.

· Bài 2 :         
  - HS nhắc lại cách tính chu vi các hình đã học.

 - Củng cố cách tính chu vi các hình đã học.
· Bài 3:        
 - HS nêu yêu cầu BT.
 - HS nêu cách làm. - HS làm bài  

 - Củng cố cách tính chu vi hình vuông.

* H§3: HS

+ Bài 1: Tính chu vi một cái ao thả cá hình chữ nhật có chiều dài là 145m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 55m.

- Nhận xét, chữa bài.
- Củng cố cách tính chu vi hình vuông.
+ Bài 2: Có 1 hình vuông chu vi 20m, một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh hình vuông và có chu vi 26 cm. Tìm diện tích hình chữ  nhật?

- Củng cố cách tính diện tích HCN.

3. Củng cố, dặn dò:
  - Nhấn mạnh nội dung bài.

  - Nhận xét tiết học. 

  - Dặn dò HS   xem lại bài.



Duyệt của BGH
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